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HOA QUỲNH, NỮ HOÀNG TRONG ĐÊM 
								        Võ Quang Yến*

					     	 Mấy o gái Huế lòng bền như cửu đỉnh
						      Đôi mắt cười sóng sánh nét quỳnh hoa
								        Hồ Đắc Thiếu Anh

Ngày xưa có một nàng công chúa nhan sắc tuyệt vời, trong cung ngoài 
phố ai cũng ngưỡng mộ sắc đẹp của nàng. Nhà vua anh nàng muốn cưới 
nàng làm vợ nhưng nàng không chịu vì theo truyền thống Á Đông không 
có chuyện lấy nhau trong gia đình. Tức giận, nhà vua đày nàng ra một hòn 
đảo ở ngoài biển Đông. Nàng đành sống ở đó và không bao lâu thì mất. 
Hồn nàng hóa kiếp thành một loài hoa hương sắc mặn mà, tiếng vang đồn 
ra khắp nơi. Nhà vua tò mò một hôm cũng lấy thuyền ra đảo xem hoa. Cập 
đảo vào ban tối, vua tự nhủ sáng mai ngắm hoa cũng không muộn. Nhưng 
nàng công chúa không muốn vua thấy nàng, dù ở hình thể một đóa hoa, nên 
chưa đến sáng thì hoa tàn. Từ đây, hoa chỉ nở lúc đêm khuya. 

Một huyền thoại khác cũng được lưu truyền. Thời nhà Tùy bên Trung 
Quốc, tại thành Lạc Dương, ở ngôi chùa cổ kính Dương Ly, một tối khuya 
ngoài cửa chùa thình lình ánh sáng rực lên, hương thơm sực nức làm dân 
chúng bàng hoàng, đổ xô lại xem. Gần giếng nước trong sân chùa mọc lên 
một cây bông lạ, trên ngọn nở ra một đóa hoa tuyệt trần, cánh hoa trắng 
nõn, nhụy hoa điểm vàng, mùi thơm ngào ngạt bay tỏa khắp nơi, lan xa 
ngàn dặm. Tin đồn đến tai Tùy Dạng Đế (604-617) lúc ấy trị vì ở Dương 
Châu. Là một ông vua hôn quân vô đạo, chơi bời trác táng, ông cũng muốn 
đi thưởng ngoạn đóa hoa. Cần có đủ mặt bá quan văn võ triều thần hộ giá, 
để tiện việc di chuyển, ông ban lệnh khai kênh Vạn Hà từ Trường An đến 
Dương Châu, hao tốn hàng triệu ngày công lao động và hàng vạn công nhân 
bỏ mình, gây ra nạn đói kém và dân chúng nổi loạn khắp nơi, bước đầu 
của cuộc suy sụp nhà Tùy. Trong số bá quan tháp tùng có mặt Lý Uyên và 
con là Lý Thế Dân (sau này lên ngôi lấy hiệu là Đường Thái Tông). Ngay 
tối hôm đến thành Lạc Dương, Lý Thế Dân và bằng hữu vội đi xem hoa, sợ 
ngày mai phải chen chúc với triều thần. Nhận ra chân mạng đế vương, hoa 
nhún mình xuống ba lần để nghinh đón. Xong, một cơn mưa to làm rụng 
đóa hoa. Sáng hôm sau, Tùy Dạng Đế chỉ còn thấy cuống hoa úa rũ, tan tác, 
liền tức giận ra lệnh nhổ cây vứt đi. Từ đây hoa chỉ nở vào ban đêm và đi 
vào truyền thuyết hoa quỳnh.(1)

Cách đây 250 năm, quỳnh đã được nói đến là một cây mọc hoang ở 
Nam và Trung Mỹ, ở Mexico, Cuba, Guatemala cũng nhưng ở quần đảo 
Antilles. Cây thích mọc ở xứ khí hậu nóng, nhưng không ưa trực tiếp chịu 
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ánh nắng mặt trời. Mặc dầu có khi bám trên một cây khác, quỳnh không 
phải là một cây ký sinh như tầm gửi, cũng không phải là một cây cộng sinh 
như phong lan, mà mọc trong loại đất mùn, không cần nhiều nước, miễn là 
thoáng khí. Câu thơ của thi hào Nguyễn Du trong cuốn Truyện Kiều: 

Hài văn lần bước dặm xanh,
 			   Một vùng như thể cây quỳnh cành giao 

Tuy cành giao có nghĩa ngọc quý như lá ngọc cành vàng, làm người ta 
thường lầm tưởng quỳnh và giao (còn gọi cây san hô xanh hay xương khô, 
thập nhị,(**) ngọc thụ, quang côn thụ,(***) tên khoa học Euphorbia tirucalli) 
sống cộng sinh với nhau hay hợp lại thành cây quỳnh giao, thật ra giao là 
một cây dễ trụi lá và làm thành cột cứng để quỳnh vốn mềm mại dựa vào. 
Trồng quỳnh tương đối dễ. Thường có thể chỉ cắt một đoạn thân, có thể dưới 
dạng lá, rồi cắm vào đất; sau đó những thân, cành và hoa mọc ra trên kẽ lá 
ấy. Các nhà khảo cứu Do Thái đã thử cấy mô nhiều loại quỳnh.(13) Cho hoa 
nở ra là một chuyện khác. Thường phải đặt chậu hoa vào nơi có ánh sáng 
nhưng đừng quá nóng, phải đợi nhiều năm và chăm nom cắt tỉa, đừng cho 
cành, lá mọc quá rườm rà, tưới nước vừa phải. Có người khuyên nên dùng 
phân dành cho xương rồng bán trên thị trường. Hoa có thể nở hai đợt, vào 
mùa xuân và vào mùa thu. Tùy loại, nhất là các giống lai, hoa có nhiều màu 
sắc khác nhau, có số lượng ít nhiều trên mỗi cây và thời gian nở dài hay 
ngắn, ngày hay đêm.

Tên tôn vinh hoa quỳnh bên nước ta “Nữ hoàng trong đêm” tương 
đương với tên gọi Tây phương Queen of the Night, Reine de la Nuit, Kưnigen 
der Nacht, Regine della Note, Reina de la Noche… Tên khoa học tương đối 
phức tạp hơn vì có nhiều loài trong cùng một họ Xương rồng Cactaceae. Vì 
Tây phương gọi cactus, rất dễ hiểu có những tên Phyllocactus grandis, P. 
grandiflora. Lấy gốc từ tên vị nữ thần mặt trăng Hy Lạp Selene, một mỹ 
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nhân e lệ, tên chi Selenicereus đã được đặt ra. Chi này gồm có ít nhất bốn 
chục loài mà loài được biết nhiều nhất là S. grandiflorus Britt. et Rose (còn 
có tên Cactus grandiflorus) đã được nhà thảo mộc Thụy Điển Carl von Linné 
nhận dạng từ 1753. Vì cây phát triển trên một thân dạng lá, nên còn có tên 
chi Epiphyllum dựa trên các danh từ Hy Lạp epi (nghĩa là trên) và phyllum 
(nghĩa là lá). Có khoảng một chục loài lai giống Epiphyllum khác nhau ở 
màu sắc (trắng, vàng, hồng, cam, tím) và kích thước hoa (10cm-35cm). Hai 
tên E. oxypetallum Haw. và E. akermannnii Haw. thường được dùng để chỉ 
định những hoa quỳnh ở Việt Nam, nở ban đêm. E. oxypetallum (bên Nhật 
Bản gọi gekkabijin,(14) còn mang tên Phyllocactus grandis) gốc thân hình trụ, 
phần trên và cành dẹt như lá có gân giữa cứng, khỏe, mép thân uốn lượn và 
có khía tròn, màu xanh bóng, dày,(**) hoa mặt ngoài ửng hường, các phiến 
trong trắng, tiểu nhụy nhiều, noãn sào hạ, vòi nhụy trắng.(*) E.akermannnii 
(gọi là quỳnh đỏ) thân dẹt màu xanh bóng có múi nhỏ và phân cành ngắn, 
hoa lớn nở ở đầu cành, ngoài có lá bấc dạng vảy, cánh hoa dài, mảnh màu đỏ 
tươi ở ngoài, màu đỏ hồng ở trong, nhị nhiều, bầu có vòi màu đỏ nhạt.(**) Gần 
đây nghe nói ở Đà Lạt có một giống quỳnh Nhật Bản màu vàng đỏ, nở ban 
ngày. Ngoài ra, tương tự trong họ Xương rồng còn có E.truncatus là cây càng 
cua hay huỳnh hoa, Hylocereus undatus là cây thanh long hay tường liên. 

Một vài công trình khoa học cho ta biết thêm ít nhiều về thành phần 
các cây quỳnh. Chất sắc xác định trong Phyllocactus grandiflora là một bêta-
xanthin gọi là portulaxanthin.(6) Epiphyllum sp. cũng như Hylocereus undatus 
chứa đựng những sterol, nổi trội là sitosterol kèm theo stigmasterol.(10) 
Kinetin ở lá và đọt cây(5) và tyramin trong chương trình tìm kiếm những chất 
amin có tính chất trợ tim(8) đã được tìm ra trong Selenicereus grandiflorus. 
Ở Ấn Độ, chính đọt non cây đã được dùng để thay thế chất digitalin từng 
có thành tích trên tim. Phần chiết khô cây này với ethanol chứa đựng một 
lượng nhỏ isohamnetin (1-3,6%)(12) còn phần chiết tươi cống hiến một alcaloid 
là hordenin trước kia được gọi cactin.(9) Tetrahydroso quinolin cùng nhiều 
alkaloid phức tạp hơn dimethy hydroxy beâta-phenylethylamin tức hordenin 
đã được tìm ra trong những cây thuộc họ Xương rồng.(7) Các nghiên cứu về 
dược học của Epiphyllum oxypetallum được thực hiện tại Đài Loan.(2) Người 
Nhật Bản khảo cứu tác dụng cây nầy lên các tế bào biểu bì để tìm cách tăng 
gia độ ẩm nước da.(14) Họ tìm ra được trong hoa chất thơm benzyl salicylat.(11) 

Hoa quỳnh được xem là có vị ngọt, tính bình, có tác dụng chống viêm, 
chống sưng, cầm máu. Hoa được dùng để chữa ho ra máu, sưng cổ họng, xuất 
huyết tử cung. Hoa cũng được nấu chung với thịt heo để trị sưng phổi, ho 
hen, và các bệnh đường hô hấp. Sắc và uống 3-5 hoa. Có thể giã nát, đắp 
lên vết thương, sưng, đau, hay thoa bóp giảm đau thấp khớp. Thân có vị 
chua, mặn, tính mát, có tác dụng chống sưng. Toàn cây có tác dụng thanh 
phế, trị ho. Tác dụng cây nầy lên hệ thống thần kinh giao cảm, tốc độ bất 
thường nhịp tim, hiện tượng chảy ngược van hai lá, sự suy nhược thần kinh 
qua những triệu chứng của tim…, đã được những nhà khảo cứu Hoa Kỳ tìm 
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hiểu.(3) Đặc biệt, họ đem thử hột Cactus grandiflorus lên tim để xem những 
triệu chứng trong mục đích dùng nó làm thuốc chữa bệnh.(4) Trong liệu pháp 
vi lượng đồng cân, ngoài cơn đau viêm họng, cây được dùng để chữa co giật, 
xuất huyết, nhiễm khuẩn tiết niệu. Nước vắt từ cây đem uống chữa được 
những chứng thiếu kém hơi thở, nhiễm khuẩn bọng đái. Trong dân gian, cây 
dùng trong các liều thuốc cầm máu, ngưng khạc ra máu, kinh nguyệt khó 
khăn. Nó có thể dùng để chữa suy nhược và những chứng xúc cảm.(12) Cây 
cũng được liệt vào các thuốc kích dục.

Trong thiên nhiên biết bao là cây hoa khoe sắc tỏa hương, nhưng trong 
số những hoa nở ban tối, có lẽ chỉ có hoa quỳnh là xứng đáng nhất được mang 
danh “Nữ hoàng trong đêm”. Thảo nào các cụ đời xưa bên ta tổ chức ngắm hoa, 
tận hưởng một thú vui tao nhã theo phương cách Á Đông. Thường các cụ mời 
bạn bè lại nhà rồi trong khi chờ đợi hoa nở, các cụ cùng nhau thưởng thức một 
tuần trà đậm đà. Có khi một vài chén rượu trắng giúp các cụ sáng tác những 
câu thơ mà các cụ vui thích cùng nhau ngâm nga. Tôi qua bên Pháp quá lâu 
nên hết còn có dịp nếm cái tinh khiết của cuộc ngắm hoa như các cụ thời xưa. 
Nhưng vừa rồi, sau hơn hai mươi năm chờ đợi, khá lâu có lẽ vì không biết cách 
săn sóc cây trồng, sau một chuyến đi xa về khuya, tôi và nhà tôi ngạc nhiên 
thú vị thấy cây quỳnh ở nhà mình trổ hoa ở Xô thành (Sceaux), miền nam 
Paris, chưa đến sáng thì tàn. Đóa hoa quỳnh đầu tiên của chúng tôi trên đất 
Pháp! Thì ra cây cũng như người, giống tốt miễn gặp đất lành là mặc sức mọc 
rễ, đâm chồi, nở hoa. Không có thì giờ loan báo cho bạn bè, chúng tôi chỉ biết 
cùng nhau cụng hai mái đầu bạc chia sẻ nỗi hân hoan. Chúng tôi ngây ngất 
ngắm mãi không chán những cánh hoa nõn nà trong trắng như cô gái trinh 
bạch, bao quanh từ lòng sâu một dãy nhụy hoa vàng lạt, đầu đỏ, mảnh khảnh 
yểu điệu như những vũ nữ trên một chiếc thuyền rồng, dẫn trước là vòi nhụy 
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trông như một cái chong chóng nhiều cành. Riêng phần tôi tỉnh cơn mê, 
chiếu đèn chụp hình ngang dọc, trong ngoài cho khỏi tiếc sau này, vì theo 
kinh nghiệm đã sống, không biết bao giờ mới lại có hạnh phúc ngồi ngắm 
hoa quỳnh ở nhà mình. Sắc đẹp phù du, sắc đẹp chung thủy, làm sao nói lên 
toàn vẹn cảm xúc của mình trước một đóa hoa đẹp lộng lẫy như hoa quỳnh. 
Thôi thì tạm mượn câu thơ của Đỗ Phủ đã đọc đâu đây, xem quỳnh như đại 
diện cho các loài hoa: Nhất phiến hoa phi giảm khước xuân, hoa đẹp đến 
nỗi chỉ một cánh hoa rơi thôi cũng đủ làm giảm bớt cái đẹp của mùa xuân.
							        Xô thành, hè 2008
								        V Q Y  
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TÓM TẮT
Tục truyền cây hoa quỳnh là hóa thân của một nàng công chúa nhan sắc tuyệt trần, 

vì không chịu lấy anh mình là nhà vua nên bị đày ra đảo hoang. Không muốn gặp lại người 
anh tàn ác, nàng đã biến thành một loài hoa thơm đẹp, chỉ nở một lần vào ban đêm. Người 
Trung Quốc cũng có một truyền thuyết về hoa quỳnh liên quan đến Tùy Dạng Đế và Lý Thế 
Dân - người đã lập nên triều đại nhà Đường.

Selenicereus grandiflorus hay Epiphyllium oxypetallum là những giống xương rồng nguyên 
gốc Nam Mỹ thường được gọi Queen of the Night, Reine de la Nuit, Kưniger der Nacht…, vì 
hoa nở ban đêm nhưng cũng có giống nở ban ngày. Cây được dùng trong ngành liệu pháp vi 
lượng đồng cân, để chữa những chứng nhiễm khuẩn tiết niệu, viêm họng, co giật, xuất huyết… 
Trong dân gian, cây thường được dùng để chữa ngưng khạc ra máu, kinh nguyệt khó khăn. 
Nước vắt từ cây dùng chữa những chứng nhiễm khuẩn bọng đái, thiếu kém hơi thở. Cây cũng 
được tin là có tính chất kích dục.

ABSTRACT
THE QUEEN OF THE NIGHT

Legend has it that the Phyllocactus was the transformation of a giamourous princess, 
who, since she refused to marry her brother, was exiled by the king to a wild island. So as 
never to see her immoral brother again, she turned herself into the plant with very fragant 
and graceful flowers which bloom just once in the quite of the night. The Chinese also have a 
legend about the Phyllocactus which is related to Tùy Dạng Đế and Lý Thế Dân- The founders 
of the Tạng Dynasty.

Selenicereus grandiflorus or Epiphyllum oxypetallum are cactus species orinating from 
the Antilles, Mexico, Centrel America. Commontly refered to Queen of the Night, Reine de 
la Nuit, Königer der Nacht...,certain species bloom of fact only during the night. The plant 
is used in homeopathy, recommeded for urinary tract infections, heart conditions such as 
the crushing pain of angina, for spasmodic pain and hemorrhage. In folk medicine, the plant 
has also  been used to treat the spitting up of blood sputum, and heavy or painful menstruel 
periods. The juice of the plant has been used for bladder infections, shortness of breath, and 
water retention. Applied externally, it has been used for rhumatism. It is also assumed to be 
an aphrodisiac.


